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trước đó thời Lê trung hưng đã có đến 

268.990 đinh trong "sổ thường hành" (thời 

đó áp dụng khoán số đinh theo cách ông 

Phạm Công Trứ đưa ra đã là không chính 

xác) [xem (2), (3)]; có lẽ việc gắn điều 

tra với thu thuế, tuyển quân đã là 

nguyên nhân chính dẫn đến sai lệch trên 

chăng!. Hơn nữa, trong một thời kỳ đất 

nước ta đầy biến động và chiến tranh 

liên miên ở thế kỷ 17, 18 thì các phản 

ứng của người dân như vậy là dễ hiểu! 

và vì thế sự chính xác của các số liệu 

được đưa ra trong bộ sử "Đại Nam Thực 

Lục" cũng chưa thể khẳng định!?. Số 

liệu thống kê trong các thời gian lịch sử 

của nước ta hiện nay vẫn còn bỏ trống 

nhiều nhưng việc sử dụng các tư liệu 

cũng phải rất cẩn thận để tránh các sai 

lệch như đã nói ở trên, đặc biệt là khi 

phương pháp thu thập, phạm vi, đơn vị 

tính hay cả thời điểm thu thập,… thường 

không được định nghĩa rõ ràng. 

Các số liệu thống kê trong lịch sử 

thường ẩn dấu trong các tư liệu khác 

nhau, việc sử dụng chúng thường rất khó 

khăn và độ chính xác không cao - tuy 

nhiên thời gian đã trôi qua và chúng ta 

không có sự lựa chọn nào khác ngoài các 

tư liệu ít ỏi đó! Để trả lời các câu hỏi 

muôn thủa của loài người rằng: Quá khứ 

đã từng thế nào? Hiện nay ra sao? và 

tương lai sẽ thế nào? chúng ta cần phải 

sử dụng nhiều nguồn tư liệu, bằng các 

phương pháp khác nhau; ở đây, chúng tôi 

chỉ xin giới thiệu đôi chút nghi hoặc và hy 

vọng rằng sẽ có các độc giả, các nhà 

nghiên cứu quan tâm tiếp tục khảo cứu 

và bằng các phương pháp khoa học tìm 

ra được sự thật lịch sử từ các tư liệu mong 

manh còn lại này 

[1] Đại Nam Thực Lục, tập một, do Quốc sử 

quán triều Nguyễn biên soạn; nhà xuất bản giáo dục 

năm 2002. 

[2] Thông tin khoa học thống kê, số 6/2001, 

bài: Đọc vài tư liệu về "điều tra hộ gia đình"trong lịch 

sử Việt Nam, Tác giả: Hoàng Minh Thiện. 

[3] Thông tin khoa học thống kê, số 1/2002, 

bài: Một ví dụ về: sự cần thiết của báo cáo thống kê 

(qua một tư liệu lịch sử); tác giả: Hoàng Minh Thiện. 

một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản 6 tháng đầu năm 2003 

1. Tổng sản phẩm trong nước 

 

 

Theo giá thực tế Theo giá so sánh 1994 

Tổng số  
(tỷ đồng) 

Cơ cấu (%)
Tổng số 
(tỷ đồng) 

Tốc độ phát triển 
so với 6 tháng 
đầu năm 2002 

(%) 

Tổng số 279601 100,00 156051 106,90 

Nông lâm nghiệp và thuỷ sản 60789 21,74 33899 102,49 

Công nghiệp và xây dựng 113175 40,48 59033 110,21 

Dịch vụ  105637 37,78 63119 106,38 
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2. Kết quả sản xuất lương thực 

 

 

Thực hiện 
 Vụ đông xuân năm 2003 

Vụ đông xuân năm 2003 
so với vụ đông xuân 2002 (%)

Cả nước
Chia ra 

Cả nước 
Chia ra 

M.B¾c M.Nam M.B¾c M.Nam

Tổng sản lượng lương thực 

có hạt (Nghìn tấn) 
18160,8 7843,8 10317,0 101,4 104,0 99,6

   Lúa 16759,1 6641,9 10117,2 100,2 102,1 99,1

   Cây lương thực có hạt khác 1400,9 1201,1 199,8 118,5 116,1 135,3

Diện tích, năng suất và sản lượng các loại cây lương thực có hạt 

  Lúa 

    Diện tích (Nghìn ha) 3022,8 1179,9 1842,9 99,7 100,2 99,3

    Năng suất (Tạ/ha) 55,4 56,3 54,9 100,6 101,9 99,7

    Sản lượng (Nghìn tấn) 16759,1 6641,9 10117,2 100,2 102,1 99,1

  Ngô 

    Diện tích (Nghìn ha) 432,5 382,2 50,3 112,1 111,1 120,3

    Năng suất (Tạ/ha) 32,4 31,4 39,7 105,7 104,4 112,4

    Sản lượng (Nghìn tấn) 1400,9 1201,1 199,8 118,5 116,1 135,3

3. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 1994) 

 
6 tháng đầu năm 

2003 

6 tháng đầu năm 2003 
so với cùng kỳ năm 

2002 (%) 

Tổng số  148340 115,7 

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước 53568 111,8 

     Trung ương 35343 111,7 

     Địa phương 18225 111,9 

Khu vực ngoài quốc doanh 38679 118,2 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 56093 118,1 

     Dầu mỏ và khí đốt 15107 111,4 

     Các ngành khác 40986 120,8 

 

 



Trang 32 - Thông tin Khoa học Thống kê số 4/2003  

4. Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ 

Tháng 6 năm 2003 so với (%): 

Tháng 6 năm 

2002 

Tháng 12 năm 

2002 

Tháng 5 năm 

2003 

      Chỉ số giá tiêu dùng 103,2 102,1 99,7

Lương thực, thực phẩm  101,6 101,6 99,5 

    Trong đó:  Lương thực 100,7 98,8 98,4 

                     Thực phẩm 101,9 102,9 99,9 

Đồ uống và thuốc lá 104,5 102,1 100,0 

May mặc, giày dép và mũ nón 102,7 102,1 100,0 

Nhà ở và vật liệu xây dựng 109,1 102,5 99,6 

Thiết bị và đồ dùng gia đình 101,4 101,1 100,1 

Dược phẩm, y tế 113,6 113,5 99,8 

Phương tiện đi lại, bưu điện 103,6 101,9 99,9 

Giáo dục 103,0 101,0 100,5 

Văn hoá, thể thao, giải trí 98,9 99,6 99,8 

Đồ dùng và dịch vụ khác 103,2 102,1 100,1 

      Chỉ số giá vàng 113,2 110,1 103,8

      Chỉ số giá đô la mỹ 101,4 100,6 100,1

5. Giá trị xuất nhập khẩu 

6 tháng đầu           

năm 2003 (triệu USD)

6 tháng đầu năm  2003 so 

với cùng kỳ năm 2002 (%)

Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu 

Tổng trị giá 9775 12153 132,6 138,5

Khu vực kinh tế trong nước 4936 7938 126,7 136,4

Khu vực có vốn đầu tư NN 4839 4215 139,2 142,9

6. Khách quốc tế đến Việt Nam 

 
6 tháng đầu          

năm 2003 (người) 
6 tháng đầu năm 2003 so 
với cùng kỳ năm 2002 (%)

Tổng số  1074106 82,7 

Du lịch 537543 75,8 

Công việc  199796 92,7 

Thăm thân nhân 181867 81,0 

Mục đích khác 154900 103,8 
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7. Tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông năm học 2002-2003 của một số tỉnh, thành phố 

Đơn vị: % 

TØnh/Thµnh phè
Tiểu 

học 

Trung 

học cơ 

sở 

Trung 

học phổ 

thông 

 
TØnh/Thµnh 

phố 

Tiểu 

học 

Trung 

học cơ 

sở 

Trung học 

phổ thông

Hà Nội 100,00 98,51 97,11  Đà Nẵng 100,0 91,7 93,3

Hải Phòng 99,85 98,22 97,54  Quảng Ngãi 99,51 98,00 85,00

Bắc Ninh 100,00 99,77 96,89  Bình Định 99,97 97,00 87,00

Hà Tây 99,98 99,82 99,30  Phú Yên 99,99 93,77 88,81

Hải Dương 99,92 98,25 96,80  Khánh Hoà 99,52 95,90 82,55

Hưng Yên 99,96 99,91 98,24  Gia Lai 99,63 86,51 82,69

Nam Định 99,97 99,80 98,80  Kon Tum 99,40 89,45 90,90

Thái Bình 99,90 99,60 98,90  Đắk Lắk 94,49 90,15 80,00

Ninh Bình 99,95 99,61 95,85  Lâm Đồng 98,46 92,69 83,29

Hà Giang 99,73 98,82 87,43  Ninh Thuận 99,46 93,78 80,44

Lào Cai 98,95 97,77 88,01  Đồng Nai  99,17 94,50 93,07

Bắc Kạn 100,00 96,90 91,04  Bình Thuận 99,91 95,45 84,62

Lạng Sơn 99,80 98,20 85,29  Long An 99,95 97,10 84,02

Yên Bái 99,97 99,53 92,85  Đồng Tháp 99,96 93,60 85,60

Thái Nguyên 99,81 91,30 94,44  An Giang 99,08 90,91 77,31

Bắc Giang 99,84 98,82 98,18  Vĩnh Long 99,92 91,31 81,57

Quảng Ninh 99,95 96,85 99,33  Bến Tre 100,00 96,89 89,96

Sơn La 98,90 96,00 89,18  Kiên Giang 99,92 95,40 85,52

Thanh Hoá 99,00 97,88 98,07  Cần Thơ 99,79 94,97 76,66

Nghệ An 98,53 97,50 97,33  Trà Vinh 99,03 96,24 81,20

Quảng Bình 99,51 94,22 93,65  Sóc Trăng 99,65 92,94 87,05

Quảng Trị 99,99 97,29 83,00  Bạc Liêu 99,70 98,65 70,53

Thừa Thiên Huế 99,72 92,60 90,43   

 


